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	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hanh phúc



	Số:         /TTr- BV
	               


Tờ trình
PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN  NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP



          Kính gửi:   - Bộ giao thông vận tải

             - Cục y tế Giao thông vận tải
- Căn cứ quyết định số … của cơ quan chủ quản quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

- Căn cứ quyết định số … của cơ quan chủ quản giao chỉ tiêu biên chế;

- Căn cứ QĐ số....... của cơ chủ quản giao nhiệm vụ của năm 2013 chi tiết từng nhiệm vụ được giao (công tác khám chữa bệnh, y học dự ph òng, khám sức khoẻ, nghiên cứu  khoa học  vv )

- Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính; Thông tư số 71/2006/TT- BTC ngày 9/8/2006của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

1. Về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế: 

a.Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của bệnh viện được giao như thế nào?

b. Bộ máy tổ chức gồm có  các phòng, khoa trực thuộc?

c. Số biên chế được giao trong đó:  Biên chế, hợp đồng?

2. Về dự toán thu, chi: 

a. Về thu sự nghiệp:                    triệu

Trong đó:

+ Các khoản thu bảo hiểm y tế =    triệu thực hiện theo quyết định số … , trên cơ số thẻ BHYT hiện có = bao nhiêu thẻ

+ Các khoản thu Viên phí, thực hiện theo quyết định: nêu cụ thế .....

+ Thu khám sức khoẻ, căn cứ  thực hiện để thu  nêu cụ thể......

Thuyết minh cụ thể và có số liệu chứng minh khả năng thu trên cơ sở số liệu trong biểu 02 của các nguồn thu, phải có tính thực tế trên cơ sở khả năng có thể thực hiện được. Dự kiến nguồn thu các năm tiếp theo, cần có số liệu chứng minh ( có phương án kèm theo)
b. Về chi sự nghiệp

* Tổng chi thường xuyên:       triệu

- Thuyết minh cụ thể về chi của đơn vị trong đó phân tích cụ thể theo nhóm mục chi (số liệu theo biểu số 02)

+ Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân =     triệu

+ Nhóm 2: Chi hàng hoá dịch vụ =     triệu 

+ Nhóm 4: Chi khác =  triệu  

( chi tiết các nhóm có phương án kem theo)

c.  Xác định và phân loại đơn vị sự nghiệp. 


Trên cơ sở số thu, chi được xác định như sau:

· Xác định tổng số thu:  (tổng tất cả các nguồn thu)

· Xác định tổng số chi: ( tổng hợp của các nhóm thường xuyên)

· Mức tự đảm bảo: Tổng số thu/ Tổng số chi x100% = ? %

Đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ số còn lại = ? %
-Căn cứ vào dự toán thu, chi năm đầu thời kỳ ổn định và nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 71/2006/NĐ - CP ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính đơn vị xác định là: Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động và số kinh phí ngân sách nhà nước cấp chiểm        %  trong tổng số chi thường xuyên.
* Chi không thường xuyên.

         Sửa chữa nâng cấp và mua sắm các hạng mục ( có các hạng mục cụ thể chi tiết để thuyết minh trong phương án các hạng mục sửa chữa, mua sắm thiết bị máy móc thiết bị , cải tạo nâng cấp các hạng mục)

         Bệnh viện GTVT kính đế nghị Cục Y tế GTVT, Bộ Giao thông vận tải quan tâm xem xét phê duyệt.


         
	Nơi nhận:

   - Như trên

   - Lưu TCKT
	Giám đốc
   (ký tên đóng dấu)




 CỤC Y TẾ GTVT                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BỆNH VIỆN GTVT.........                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
số           /  BGTVT - TCKT
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2013 -2015 VÀ PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2018

      A. KẾT QỦA THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2013-2015
1/ Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ - CP của các đơn vị thuộc Cục Y tế GTVT giai đoạn ( 2013-2015) và năm 2015.

Thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Thủ tướng Chính Phủ về thực hiện  quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
2/ Những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện.

 - Qua 03 năm triển khai thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP, Bệnh viện  GTVT…………. nhận thấy bước đầu có sự chuyển đổi thành công tích cực, đã tạo điều kiện cho đơn vị được chủ động nhiều hơn trong lĩnh vực tài chính, để phục vụ các công tác khám và  điều trị bệnh, kết quả được đánh giá thông qua một số tiêu chí sau:

 - Đ¬n vị đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh được Bé Y tế giao từ 100 - 120%. Số ngày điều trị tại  bệnh viện đều tăng so với quy định.

- Chất lượng phục vụ người bệnh: Phần nào đã đáp ứng được yêu cầu trong điều trị chẩn đoán. Tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ cán bộ y Bác sỹ, văn minh, lịch sự, các chế độ tiêu chuẩn cho người bệnh được đảm bảo.  Các thiết bị trong điều trị ngày càng được hiện đại hoá theo tiêu chuẩn phân hạng bệnh viện của Bộ Y tế ban hành, bằng nhiều hình thức qua công tác xã hội hoá (liên doanh, liên kết vv). Cơ sở vật chất cũng từng bước được hiện đại hoá từ khâu tiếp đón, điều trị, đến đưa đón bệnh nhân.

 - Khi thực hiện tự chủ tài chính đơn vị được chủ động thực hiện các hoạt động dịch vụ, đa dạng hoá các loại hình dịch vụ y tế để phục vụ nhân dân đến khám và điều trị bệnh. Cơ chế đó đã tạo điều kiện để tăng thu cho đơn vị các khoản thu viện phí hàng năm đều tăng, năm sau cao hơn năm trước từ 15 đến 20 % so với dự toán được giao.

 - Thực hiện cơ chế tự chủ đã tạo điều kiện tăng thu nhập cho đời sống của cán bộ công nhân viên năm sau cao hơn năm trước từ 15 - 20%, điều đó đã tạo cho cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác và làm việc có chất lượng, hiệu quả, được chủ động hơn trong công việc được giao. Mức thu nhập hiện nay tại các đơn vị như sau: 

  Hệ số thu nhập tăng thêm: …………………….
3/ Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.
- Thuận lợi: Các đơn vị được tự chủ trong hoạt động tài chính, nguồn thu tăng năm sau cao hơn năm trước, đời sống cán bộ công nhân viên tại các đơn vị không ngừng được cải thiện đáng kể, cán bộ nhân viên yên tâm công tác. Tạo sực chủ động trong hoạt động tài chính, đã tạo điều kiện cho người bệnh có điều kiện được chăm sóc và điều trị tốt hơn với hệ thống các trang thiết bị hiện đại được đầu tư thông qua hình thức  xã hội hoá y tế.
- Khó khăn: Trong quá trình triển khai còn nhiều những mặt hạn chế như: Chế độ đãi ngộ cho CBCNV ngành y tế còn nhiều bất cập, hoạt động của các đơn vị có nguồn thu ít rất khó khăn, chủ yếu trông chờ vào ngân sách, nên không phát huy hết năng lực cán bộ, trang thiết bị, dụng cụ, cơ sở hạ tầng. Lãnh đạo bệnh viện không chủ động đưa ra được định hướng phát triển cho đơn vị mình vì mọi chi trả chỉ đảm bảo một phần thanh toán chi phí tiêu hao vật tư, thuốc men, không có khoản thu cho khấu hao thiết bị, cho tái đầu tư nên bệnh viện rất khó đầu tư theo nhu cầu của mình, chủ yếu trông vào nguồn ngân sách hàng năm được cấp. Trần giá do bảo hiểm quy định cũng chưa đủ, khó có điều kiện đưa các kỹ thuật cao vào khám và điều trị, bệnh viện vẫn phải tiết kiệm các khoản chi khác để hỗ trợ thêm cho người bệnh. Hơn nữa, do đặc thù đối tượng phục vụ của bệnh viện (cán bộ trong ngành GTVT và đại bộ phận dân cư thuộc các địa phương ở các tỉnh khó khăn như: Ninh thuận, Yên bái, Vĩnh Phúc). Không có nguồn thu nên việc cải thiện đời sống CBCNV hết sức khó khăn vì không có khoản thu dịch vụ. 

 Thực trạng cơ sở vật chất, các trang thiết bị y tế tại các đơn vị Y tế GTVT xuống cấp, và quá lạc hậu, gây hạn chế trong công tác khám, điều trị bệnh cho cán bộ công nhân viên trong ngành và nhân dân đÞa phương trong giai đoạn hiện nay. 
Do chỉ tiêu biên chế được giao thấp, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, các đơn vị phải ký hợp đồng lao động để phục vụ yêu cầu khám và điều trị cho bệnh nhân. Vì vậy đơn vị gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng thầy thuốc, cán bộ công chức, vì  không có biên chế.
Như vậy trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của ngành Y tế GTVT. Có thể khẳng định rằng thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP là bước chuyển đổi lớn về cơ chế tài chính, bước đầu có được những thành công tạo sự phát triển và ổn định lâu dài của Y tế Ngành Giao thông vận tải. Xong, cũng còn nhiều bất cập về cơ chế, chính sách cần được tháo gì giải quyết thì mới đem lại hiệu quả. Đề nghị các cấp, các ngành cần có biện pháp để Y tế ngành GTVT thực sự phát huy vai trò là chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ công nhân ngành GTVT và nhân dân các địa phương trong cả nước.
4 / Những kiến nghị đề xuất khi thực hiện tự chủ tài chính.
Hiện nay cơ sở vật chất, các trang thiết bị y tế tại bệnh viện đã xuống cấp, rất khó khăn trong đáp ứng nhu cầu khám, điều trị bệnh cho cán bộ công nhân viên trong ngành và nhân dân đÞa phương trong giai đoạn hiện nay. Để giải quyết những khó khăn trên, Bệnh viện đề nghị Cục Y tế GTVT đề nghị Bộ GTVT quan tâm tạo điều kiện cho đơn vị, được đầu tư nâng cấp cơ sở cả vật chất và mua sắm trang thiết bị y tế tiên tiến hiện đại. 

 Đề nghị các Bộ ngành cần quan tâm điều chỉnh lại giá thu một phần viện phí và giá thu dịch vụ y tế cho phù hợp với giá cả trên trường hiện nay. 
Trên đây là những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện  Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2013-2015 Bệnh viện GTVT………... Bệnh viện báo cáo Cth«ng vận tải xin ý kiến chỉ đạo để các đơn vị triển khai thực hiện tốt trong các năm tiếp theo./.
B. PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM 
VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ 
SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP GIAI ĐOẠN  2016 – 2018.
- Căn cứ quyết định số … của cơ quan chủ quản quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;


- Căn cứ quyết định số 858/QĐ-BGTVT ngày   tháng   năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải v/v giao chỉ tiêu biên chế năm 2012 cho Bệnh viện Giao thông vận tải  ..

- Căn cứ quyết định số      /QĐ-BYT ngày     tháng     năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v thông báo chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2012 cho Bệnh viện Giao thông vận tải .


-      giường Bệnh viện:……… giường

-      giường phòng khám: ……….giường

-      giường kinh phí tự túc:……….. giường
Tổng cộng =                  gường bệnh.


Bệnh viện Giao thông vận tải             triển khai tổ chức, bộ máy để thực hiện nhiệm vụ giao như sau: 


Tổng số CBNV =                     người 


Trong đó:  - Cán bộ biên chế  =                   người 

                  - Cán bộ hợp đồng =                   người 


- Căn cứ Nghị định số 43/2006 NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và Tài chính; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và Tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

1. Nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế:


a- Vị trí, chức năng: Bệnh viện giao thông vận tải         là Bệnh viện đa khoa, trực thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của  Cục Y tế Giao thông vận tải. Bệnh viện có chức năng khám chữa bệnh, điều dưỡng PHCN cho người bệnh thuộc ngành Giao thông vận tải và cụm dân cư. 


Bệnh viện Giao thông vận tải       có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được hưởng các chế độ theo quy định của Pháp luật, được mở tài khoản giao dịch tại kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng. Bệnh viện có trụ sở đặt tại…………………………………..


b- Nhiệm vụ, quyền hạn : 

- Bệnh viện có nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh. Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các Bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú, tổ chức khám sức khoẻ và cấp giấy chứng nhận sức khoẻ theo quy định của Nhà nước, tổ chức khám giám định sức khoẻ, giám định pháp y, Tổ chức chuyển người Bệnh lên tuyến trên khi vượt quá khả năng của Bệnh viện.       

- Điều dưỡng PHCN: Tổ chức điều dưỡng, PHCN cho những người mắc bệnh mãn tính, bệnh nghề nghiệp, sức khoẻ yếu sau khi điều trị cấp tính và những người có nhu cầu PHCN.

- Đào tạo cán bộ y tế: bệnh viện là cơ sở thực hành cho Trung tâm dậy nghề Giao thông vận tải và các trường trung học y tế, tổ chức đào tạo, đào tạo lại cán bộ chuyên môn trong Bệnh viện.

- Nghiên cứu khoa học: Tổ chức tổng kết đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện, nghiên cứu các đề tài khoa học về khám chữa bệnh, về y học dự phòng và các chuyên ngành có liên quan cấp Bộ, cấp Cục và cấp cơ sở. 

- Chỉ đạo tuyến: Có kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới, thực hiện chương trình kế hoạch chăm sóc sức khoẻ ban đầu và thực hiện các chương trình y tế quốc gia.

- Hợp tác quốc tế: Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài theo đúng quy định của Nhà nước trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi kỹ thuật trong KCB. 

- Quản lý kinh tế y tế Tài chính: Bệnh viện được hưởng kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp theo chỉ tiêu giường bệnh và các nguồn kinh phí khác theo quy định của Pháp luật, thực hiện việc quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước cấp, từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám chữa bệnh. Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế như viện phí, BHYT, tổ chức thực hiện tốt công tác lập kế hoạch thu, chi Tài chính theo quy định của Nhà nước.

- Biên chế: Biên chế của Bệnh viện thuộc biên chế sự nghiệp y tế do giám đốc Cục Y tế Giao thông vận tải xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ GTVT xem xét và duyệt hàng năm.

- Mối quan hệ: Bệnh viện được quan hệ trực tiếp với các cơ quan trong và ngoài ngành GTVT và chính quyền địa phương các cấp có liên quan theo quy định của Pháp luật để thực hiện nhiệm vụ được giao.

c-  Cơ cấu tổ chức: 
Ví dụ:
+ Các phòng chức năng:  - Phòng kế hoạch tổng hợp

                                         - Phòng Y học lao động

                                         - Phòng tổ chức hành chính 

                                         - Phòng Tài chính kế toán 

+ Các khoa chuyên môn:  1- Khoa Khám bệnh

                                          2- Khoa Nội tổng hợp

                                          3- Khoa Ngoại tổng hợp

                                          4- Khoa Cận lâm sàng 

                                          5- Khoa Dược và trang thiết bị Y tế 

                                          8- Khoa hồi sức cấp cứu và lọc máu 

                                                     6- Khoa Đông y

                                          7- Khoa Phục hồi chức năng 

                                          9- Khoa liên chuyên khoa

                                         10- Khoa dinh dưỡng 

2. Về dự toán thu, chi: 

a) Biểu số liệu (Phụ lục 03 đính kèm), trong đó nêu rõ:  

- Về mức thu sự nghiệp: 

+ Các khoản phí, lệ phí: thu theo quyết định số …

+ Các khoản thu do đơn vị tự quyết định: nêu cụ thế 

+ Thực hiện chính sách miễn giảm theo quy định: nêu cụ thể

Ví dụ:
2- Về dự toán thu, chi:

a- Về thu sự nghiệp:                     đồng. 

- Các khoản phí, lệ phí: Bệnh viện áp dụng mức thu viện phí dịch vụ, BHYT theo quyết định số ………… ngày  tháng  năm  của ………     và quyết định số         của                     ban hành khung giá thu một phần viện phí

- Năm 2015 Bệnh viện dự kiến thu từ bệnh nhân BHYT =             , bệnh viện hiện tại có                           thẻ đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện, trong năm  bệnh viện khai thác thêm 10 ngàn thẻ đưa về đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện.

- Mức thu viện phí Bệnh viện thực hiện  dự kiến thu viện phí năm 2015: đồng. 
- Thu khám sức khoẻ dự kiến năm 2015 bệnh viện thu:   đồng

- Thu khác gồm:                     …..  đồng    

- Thực hiện chính sách miễn giảm: Bệnh viện thực hiện miễn giảm viện phí cho các đối tượng hộ đói nghèo ( có thẻ hộ nghèo), diện chế độ chính sách người có công với cách mạng, và trẻ em dưới sáu tuổi. 

b/ Chi sự nghiệp:

* Tổng chi thường xuyên:          đồng 
+ Nhóm 1: Chi thanh toán cá nhân =               đồng gồm các mục
- Mục 6000: Chi lương =            đồng 
- Quỹ lương của bệnh viện gồm lương biên chế và lương hợp đồng =           / tháng x 12 tháng = 2.300.000.000đ.


- Mục 6100: Phụ cấp lương =                          đồng,
- Chi trả tiền trực, làm thêm giờ =……………… đồng/tháng x 12 tháng =         

- Chi trả phụ cấp đặc biệt ngành =…………….. đồng/ tháng x 12 tháng =
- Chi phụ cấp chức vụ, trách nhiệm, độc hại nguy hiểm, thâm niên = 

- Mục 6250: Chi phúc lợi tập thể =            đồng
- Chi trợ cấp khó khăn thường xuyên, trợ cấp khó khăn đột xuất dự kiến = 

- Mục 6300: Các khoản đóng góp =               đồng
- Chi nộp BHXH cho CBNV = Quỹ lương   x   % =            đồng
- Chi nộp BHYT cho CBNV = Quỹ lương x      % =           đồng
- Chi nộp 2% kinh phí công đoàn lên cấp trên = Quỹ lương x  % = đồng

- Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân = 
- Bệnh viện xây dựng hệ số lương tăng thêm cho CBNV bình quân là   x đ/tháng =              / tháng x 12 tháng =              đồng.

+ Nhóm 2: Chi hàng hoá dịch vụ =                  đồng
- Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng =               đồng
- Chi trả tiền điện thắp sáng bquân =   ®/ tháng x 12 tháng = 

- Chi thanh toán tiền xăng dầu  =  đồng/ tháng x 12 tháng = 

-Chi trả phí vệ sinh môi trường = đồng/ tháng x 12 tháng =  

- Mục 6550 : Vật tư văn phòng =              đồng
- Chi mua văn phòng phẩm =     / giường bệnh x số giường = .

- Chi mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng  =           ®/ năm 

- Chi vật tư văn phòng khác =            /năm


- Mục 6600: Thông tin - tuyên truyền - liên lạc =         đồng.

- Chi khoán cước điện thoại cho ban Giám đốc và khoán cho các khoa phòng trong bệnh viện =        ®/ tháng x 12 tháng =          

- Chi làm công tác tuyên truyền, quảng cáo = .

- Chi mua sách, báo tạp trí thư viện =        ®/ tháng x 12 tháng = .

- Chi khác = 

- Mục 6650: chi hội nghị =           đồng
- Chi hội nghị tập huấn khách hàng mua BHYT của bệnh viên =        đồng

- Mục 6700: Công tác phí =          đồng
- Chi khoán công tác phí cho các bộ phận thường xuyên đi công tác trên 15 ngày trong tháng và chi thực tế cho cán bộ đi công tác trong năm mức chi theo TT                          của Bộ Tài chính dự kiến chi =
- Chi công tác phí cho cán bộ đi công tác =  .


- Mục 6750: Chi phí thuê mướn =
- Chi thuê phương tiện vận chuyển =             /năm

- Chi thuê thiết bị các loại đi KSK =              /năm

- Chi thuê đào tạo lại cán bộ  =                      /năm 


- Mục 6900: Chi sửa tài sản phục vụ công tác CM và duy tu, bảo dưỡng các công trìnhcơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên =    đồng 
-  Sửa nhỏ  thường xuyên =  ®/ năm 
- Chi sửa, bảo dững  ô tô =    đ/năm.

- Chi sửa chữa máy móc trang thiết bị kỹ thuật chyên dụng = ®/ năm
- Chi sửa chữa đường điện, cấp thoát nước =  đ/năm.


- Mục 7000: chi nghiệp vụ chuyên môn của từng ngàmh = 3.575.000.000
- Chi mua thuốc, hoá chất vật tư  =  ®/ năm 
- Chi mua, in ấn chỉ dùng cho công tác chuyên môn =  ®/ năm
- Chi trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng =  ®/ năm,

- Chi may quần áo bảo hộ cho chuyên môn = ®/ năm
- Chi phí khác = ®/ năm 

+ Nhóm 4 Chi khác = 

- Mục 7750: Chi khác =               đồng
- Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn  cụ thể như:             =  ®/ năm
- Chi các khoản phí và lệ phí của đơn vị cụ thể      = ®/ năm
- Chi hỗ trợ khác cụ thể   =  ®/ năm
- Chi tiếp khách  =  ®/ năm
- Chi khác = ®/ năm 
- Mục 7950: Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu =950.000.000

- Trích lập quỹ ổn định thu nhập =      
- Trích lập quỹ phúc lợi của đơn vị =           
- Trích lập quỹ khen thưởng của đơn vị =        
- Trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp =                    
C- Xác định và phân loại đơn vị sự nghiệp.


Trên cơ sở số thu, chi được xác định như sau:

- Tổng số thu hoạt động sự nghiệp =              
- Tổng số chi hoạt động thường xuyên =                    
- Mức tự đảm bảo một phần chi phí =           % phí chi hoạt động TX.
- Đề nghị ngân sách Nhà nước hỗ trợ số còn lại =           chiếm        % 

- Căn cứ dự toán thu, chi năm đầu thời kỳ ổn định và nội dung hướng đẫn Tại Thông tư số 71/2006-TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính đơn vị xác định là: Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động và số kinh phí ngân sách Nhà nước cấp chiếm            % trong tổng số chi hoạt động thường xuyên.

* Chi không thường xuyên =  

Danh mục dự kiến xin được đầu tư:   .

- Chi mua máy, y cụ cho phòng mổ khoa ngoại = .

- Chi mua máy thiết bị y tế  cho khoa nội = 
- Chi cải tạo nâng cấp nhà cửa                  =              .

3- Phương án triển khai thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP giai đoạn 2016-2018.
- Các giải pháp để thực hiện trong giai đoạn (2016-2018)

- Sắp xếp ổn định biên chế cho các khoa phòng, bố trí lao động hợp lý làm việc năng suất hiệu quả cao, tránh tình trạng dư thừa lực lượng lao động.


- Theo quy định của Bộ Y tế một giường điều trị = 1 biên chế, kế hoạch giao giường bệnh của Bệnh viện =              giường, số biên chế được Bộ GTVT giao cho Bệnh viện =          người. Với tổ chức biên chế lao động như hiện nay của Bệnh viện là                       người ( kể cả hợp đồng)
- Khai thác bệnh nhân tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện, đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh tăng thu và tiết kiệm chi, nâng cao đời sống cán bộ trong Bệnh viện và hoàn thành nhiệm vụ giao.


- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước tiết kiệm có hiệu quả, khai thác hiệu quả công suất máy móc thiết bị, quản lý tài sản không để thất thoát. 






	Nơi nhận:

   - Như trên

   - Lưu TCKT
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên đóng dấu)


Phụ lục 01

 ĐÁNH GIÁ MỨC TỰ ĐẢM BẢO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN 

GIAI ĐOẠN 2016-2018
(Kèm theo phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tàì chính

 đối với đơn vị sự nghiệp công lập )





                                                         Đơn vị: Nghìn đồng

	Số 
	Nội dung
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018

	TT
	
	(Theo số QT)
	(Theo số QT)
	ước TH

	I
	Thu sự nghiệp 
	
	
	

	
	-  Số phí, lệ phí được để lại chi theo quy định
	
	
	

	2 
	Thu hoạt động dịch vụ
	
	
	

	3 
	Thu khác
	
	
	

	II
	Chi thường xuyên: 
	
	
	

	1
	Chi thường xuyên phục vụ nhiệm vụ được giao
	
	
	

	2
	Chi phục vụ cho công tác thu phí, lệ phí
	
	
	

	3
	Chi hoạt động dịch vụ

(bao gồm thực hiện nghĩa vụ với NSNN, khấu hao cơ bản)
	
	
	

	III
	Mức tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị (%) (I/II)
	
	
	


Phụ lục 02

DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2016
(Kèm theo phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tàì chính

 đối với đơn vị sự nghiệp công lập )





                                                      Đơn vị: Nghìn đồng

	Số
	Nội dung
	Năm 2015
	Năm 2016

	TT
	
	Dự toán
	ước TH
	

	A
	Thu, chi thường xuyên
	
	
	

	I
	Thu sự nghiệp (theo phụ lục 04)
	
	
	

	
	- Số phí, lệ phí được để lại chi theo quy định
	
	
	

	2
	- Thu hoạt động dịch vụ
	
	
	

	3
	- Thu khác
	
	
	

	II
	Chi thường xuyên (Chi tiết phụ lục 03)
	
	
	

	1
	Chi thường xuyên phục vụ nhiệm vụ được giao
	
	
	

	2
	Chi phục vụ cho công tác thu phí, lệ phí
	
	
	

	3
	Chi hoạt động dịch vụ:

(bao gồm thực hiện nghĩa vụ với NSNN, khấu hao cơ bản)
	
	
	

	III
	Chênh lệch đề nghị NSNN cấp

 (I-II)
	
	
	

	B
	Chi NSNN không thường xuyên
	
	
	

	1
	Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ theo dự án được duyệt
	
	
	

	2
	 Chi nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp Bộ
	
	
	

	3
	Chi thực hiện chương trình đào tạo 
	
	
	

	4
	Chi thực hiện các CTMTQG
	
	
	

	5
	Chi  thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước đặt hàng
	
	
	

	6
	Chi thực hiện tinh giản biên chế (nếu có)
	
	
	

	7
	Chi  ĐTXDCB
	
	
	

	8
	Chi  đối ứng các dự án
	
	
	

	9
	Chi khác (nếu có)
	
	
	


                                                                                                                               Phụ lục 03
DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2016
(Kèm theo phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tàì chính

 đối với đơn vị sự nghiệp công lập )





                                                      Đơn vị: Nghìn đồng

	Số
	Nội dung
	Năm 2015
	Năm 2016

	TT
	
	Dự toán
	ước TH
	

	A
	Thu, chi thường xuyên
	
	
	

	I
	Thu sự nghiệp ( theo phụ lục 04)
	
	
	

	
	- Số phí, lệ phí được để lại chi theo quy định
	
	
	

	2
	- Thu hoạt động dịch vụ
	
	
	

	3
	- Thu khác
	
	
	

	II
	Chi thường xuyên: 
	
	
	

	1


	Chi thường xuyên phục vụ nhiệm vụ được giao
	
	
	

	
	Nhóm 1:     Chi thanh toán cá nhân 
	
	
	

	
	Môc 6000: TiÒn l​ương  
	
	
	

	
	Mục 6050: Tiền công trả cho LĐTX theo hợp đồng
	
	
	

	
	Môc 6100: Phô cÊp lương
	
	
	

	
	Mục 6250: Phúc lợi tập thể 
	
	
	

	
	Mục 6300: Các khoản đóng góp 
	
	
	

	
	Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 
	
	
	

	
	Nhóm 2:      Chi hàng hoá dịch vụ
	
	
	

	
	Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng
	
	
	

	
	Mục 6550: Vật tư văn phòng 
	
	
	

	
	Mục 6600: Chi Thông tin, Tuyên truyền, Liên lạc 
	
	
	

	
	Mục 6550: Hội nghị 
	
	
	

	
	Mục 6700: Công tác phí 
	
	
	

	
	Mục 6750: Chi phí thuê m​ớn 
	
	
	

	
	Mục 6900:  Sửa chữa TS phục vụ CTCM và duy tu,
	
	
	

	
	bảo d​ỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ KP TX
	
	
	

	
	Mục 7000: Chi nghiệp vụ chuyên môn từng ngành 
	
	
	

	
	Nhóm 4:          Chi khác 
	
	
	

	
	Mục 7750: Chi  khác 
	
	
	

	
	Mục 7950: Chi lập các quỹ của đơn vị
	
	
	

	2
	Chi phục vụ cho công tác thu phí, lệ phí
	
	
	

	3
	Chi hoạt động dịch vụ:
(bao gồm thực hiện nghĩa vụ với NSNN, khấu hao cơ bản)
	
	
	

	III
	Chênh lệch đề nghị NSNN cấp

 (I-II)
	
	
	

	
	
	
	
	

	B
	Chi NSNN không thường xuyên
	
	
	

	1
	Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ theo dự án được duyệt
	
	
	

	2
	 Chi nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp Bộ
	
	
	

	3
	Chi thực hiện chương trình đào tạo 
	
	
	

	4
	Chi thực hiện các CTMTQG
	
	
	

	5
	Chi  thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước đặt hàng
	
	
	

	6
	Chi thực hiện tinh giản biên chế (nếu có)
	
	
	

	7
	Chi  ĐTXDCB
	
	
	

	8
	Chi  đối ứng các dự án
	
	
	

	9
	Chi khác (nếu có)
	
	
	


	                                                                                                                                       Phụ lục 04

	DỰ TOÁN THU, CHI PHÍ, LỆ PHÍ VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

	

	Đơn vị: Nghìn đồng

	STT
	   Nội dung

 

 
	Tổng thu
	Nộp NSNN
	 Được để lại chi

	 
	
	Năm 2015
	Năm 2016 (Năm đầu ổn định phân loại
	Năm 2015
	Năm 2016 (Năm đầu ổn định phân loại)
	Năm 2015
	Năm 2016 (Năm đầu ổn định phân loại)

	 
	
	Dự toán
	Ước TH
	
	Dự toán
	Ước TH
	
	Dự toán
	Ước TH
	

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	+  Viện phí 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	+  BHYT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	+  Dịch vụ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 4
	 + Thu khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Hoạt động dịch vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi tiết theo từng loại dịch vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	- Trông xe
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	- Căng tin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	- Dich vụ khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 ………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Hồ sơ đóng kèm theo phương án gồm:

· Bảng thanh toán lương tháng gần nhất của đơn vị.

· Các quyết định giao chức năng  nhiệm vụ.

· Quyết định giao KHGB năm 2016.

· Quyết định giao biên chế năm 2016.

· Và các quyết định có liên quan khác (nếu có)
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